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Phát triển công nghệ thông tin trong điều kiện kinh 

tế thị trường ở Việt Nam / Đinh Thị Hồng Duyên ; 

Nghd . : TS. Tạ Đức Khánh 

Phần mở đầu 

1. Tính cấp thiết của đề tài. 

Nền văn minh nhân loại đang bước vào một giai đoạn mới, một x� hội văn 

minh, hiện đại với sự phát triển khoa học kỹ thuật cao nhất, một x� hội văn minh 

hay mọi người vẫn gọi là nền văn minh thứ 3 hoặc nền văn minh thông tin. Trải qua 

hàng trăm năm phát triển từ thủ công nhỏ và đến nền đại công nghiệp, thế giới đang 

chứng kiến một cuộc cách mạng khoa học công nghệ mạnh mẽ, sâu sắc, làm thay 
đổi hình thức và nội dung mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, x� hội của loài người. 

Việt Nam là một phần của thế giới, dân số chiếm một phần đáng kể và vẫn là một 

trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thì việc tích cực áp dụng  những tiến bộ 
mới của khoa học, công nghệ và đặc biệt là CNTT nhằm tạo cơ hội đi tắt, đón đầu, 

phát huy lợi thế cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá, quá 

trình hội nhập là một việc cần được đặc biệt coi trọng. 

Trong những năm vừa qua, chính phủ cũng ®� thấy rõ ý nghĩa chiến lược và vai 

trò của CNTT đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Từ năm 1975, ngay sau khi 

thống nhất đất nước, Chính phủ ®� hai lần ra các nghị quyết về tăng cường ứng dụng 

toán học và máy tính điện tử trong quản lý Nhà nước (Nghị quyết số 173-CP/1975) 

và tăng cường quản lý và sử dụng máy tính điện tử trong cả nước (Nghị quyết số 

245-CP/1976). Rồi Nghị quyết số 37-NQ/TW năm 1981, Nghị quyết số 26-NQ/TW 

ngày 30/3/1991 ,Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII , Nghị 

quyết 49/CP và Kế hoạch Tổng thể về phát triển CNTT ở nước ta đến năm 2000, đều 

nhấn mạnh đến việc xây dựng và phát triển ngành CNTT Việt Nam.  

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ®� thông qua phương hướng, 

nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - x� hội 5 năm giai đoạn 2001 - 2005, trong đó 

nhấn mạnh đến ứng dụng CNTT nhằm hiện đại hoá các ngành và phát triển 

CNpCNTT. Bên cạnh đó Chính phủ cũng ®� ra Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP về 

xây dựng và phát triển CNpPM giai đoạn 2001-2005 và Thủ tướng Chính phủ ®� có 

Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ 

thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và phát triển CNTT trong sự nghiệp 

công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005.  
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Có thể nói hơn 15 năm đổi mới kinh tế, CNTT Việt Nam ®� có những bước 

phát triển vượt bậc và  đến nay ®� phần nào thể hiện được vai trò quan trọng trong 

nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, để góp phần nghiên cứu, đề xuất những chiến lược 

thích hợp cho sự phát triển của ngành CNTT VN phù hợp với tình hình phát triển 

CNTT của thế giới cũng như tình hình phát triển kinh tế x� hội của Việt Nam, em ®� 

lựa chọn đề tài: “ Phát triển Công nghệ thông tin trong điều kiện kinh tế thị trường 

Việt Nam”. 

2. Tình hình nghiên cứu. 

Cho đến nay, ngoài Kế hoạch Tổng thể về ứng dụng và Phát triển CNTT ở 

Việt Nam giai đoạn 2002-2005 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường có rất ít 

các công trình nghiên cứu một cách tổng thể về CNTT Việt Nam. Chỉ có một số các  
đề án ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động quản lý. Bộ Bưu chính viễn 

thông cũng đang có kế hoạch đưa ra dự thảo Chiến lược phát triển CNTT của Việt 

Nam trong năm 2004. 

Ngoài ra, trong thời gian qua cũng có nhiều bài báo, bài viết đăng trên các tạp 

chí và hội thảo khoa học bàn về vấn đề này.  

 Chính vì vậy, sau những nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế, những đánh giá 

về hiện trạng CNTT Việt Nam, cũng như sau khi ®� khai thác, kế thừa có chọn lọc 

những đóng góp của các nghiên cứu lý luận trước đó, luận văn sẽ cố gắng đưa ra 

một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển CNTT Việt Nam trong bối cảnh nền 

kinh tế thế giới đang phát triển không ngừng dưới sức ép của tốc độ phát triển khoa 

học, công nghệ và thông tin. 

3. Mục đích nghiên cứu. 

- Xác định vai trò, vị trí của CNTT trong quá trình phát triển kinh tế x� hội của 

đất nước. 

- Đánh giá thực trạng phát triển CNTT tại Việt Nam, những thành công và những 

bất cập còn tồn tại. 

- Đề xuất những quan điểm định hướng và một số giải pháp lớn để phát triển 

CNTT Việt Nam giai đoạn tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

- Đối tượng: Dưới góc độ kinh tế chính trị, luận văn nghiên cứu CNTT Việt 

Nam như là một ngành quan trọng trong sự phát triển kinh tế x� hội Việt Nam đặc 
biệt từ khi nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 

nước. 

- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu tiến trình phát triển 

CNTT trong 10 năm qua và trong mối liên hệ với CNTT thế giới để đề ra Các giải 

pháp thích hợp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành nói riêng và toàn 

bộ nền kinh tế Việt Nam.  

5. Phương pháp nghiên cứu. 
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Trong quá trình thực hiện đề tài, luận văn ®� sử dụng những phương pháp 

chung trong nghiên cứu kinh tế chính trị: lấy phương pháp của chủ nghĩa biện chứng 

và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phương pháp luận cơ bản.  Luận văn đặc biệt chú ý 

tới phương pháp lôgic kết hợp với lịch sử, phương pháp so sánh, phương pháp phân 

tích kết hợp với tổng hợp. 

6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn. 

- Phân tích và làm rõ một số kinh nghiệm quốc tế, khả năng ứng dụng các kinh 

nghiệm đó tại Việt Nam. 

- Đánh giá thực trạng phát triển CNTT của Việt Nam, chỉ ra những bất cập còn tồn 

tại và nguyên nhân của nó. 

- Đề xuất một số định hướng để phát triển CNTT của Việt Nam và Các giải pháp 
chiến lược để thực hiện. 

7. Bố cục của luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương: 

Chương 1. CNTT và vai trò của nó trong nền kinh tế hiện đại 

Chương 2. Thực trạng phát triển CNTT ở Việt Nam 

Chương 3. Những quan điểm định hướng và một số giải pháp chiến lược cho 

phát triển CNTT Việt Nam  

    

Chương 1Chương 1Chương 1Chương 1    

 Công nghệ thông tin và vai trò của nó  

trong nền kinh tế hiện đại 

1.1. Khái luận về Công nghệ thông tin 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

1.1.1.1  Một vài khái niệm 

• Thông tin và các quá trình thông tin 

Theo nghĩa thông thường, thông tin là điều hiểu biết về một sự kiện, một 

hiện tượng, một quan hệ nào đó, thu nhận được qua giao tiếp, khảo sát, đo lường, lý 

giải, nghiên cứu. Còn trong CNTT khái niệm Thông tin được ra đời từ nhu cầu 

truyền tin  và xác định bằng lượng thông tin. Theo đó lượng thông tin thu được về 

một sự kiện nào đó được xác định bằng độ bất định của sự kiện đó trước khi biết nó 

xảy ra.  

Quan trọng nhất trong quá trình thông tin là  thông tin điều khiển. Để tạo ra 

được thông tin điều khiển, các cơ quan điều khiển phải thu nhận thông tin từ nhiều 

nguồn khác nhau, rồi tiến hành quá trình xử lý tuân theo những quy luật vận hành 
của đối tượng và các mục tiêu điều khiển. Tổng quát hoá có thể nói hoạt động quản 

lý hay điều khiển bao gồm các khâu sau: thu thập, sắp xếp, lưu trữ, xử lý và phản hồi 

lại thông tin, gọi chung là quá trình xử lý thông tin.  
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• Internet và thương mại điện tử 

Internet là một danh từ riêng dùng để chỉ hệ thống các mạng máy tính toàn 

cầu - mạng của các mạng - giúp cho người sử dụng ở bất kỳ máy tính nào cũng có 

thể truy cập tới thông tin tại các máy tính khác và có thể đối thoại trực tiếp với người 

sử dụng trên đó.  Ngày nay, Internet là một phương tiện phổ biến giúp cho hàng 

trăm triệu người trên toàn thế giới có thể kết nối với nhau. Về cơ sở vật chất, Internet 

sử dụng một phần hệ thống mạng thông tin viễn thông công cộng. Về mặt công 

nghệ, Internet sử dụng giao thức có tên là TCP/IP (Giao thức điều khiển truyền 

thông). Để tương thích, các mạng nội bộ và mạng bên ngoài cũng sử dụng giao thức 

này. 

Thương mại điện tử là thuật ngữ dùng để chỉ việc mua bán hàng hoá và các 
dịch vụ, nghiên cứu thị trường, xúc tiến các hoạt động xuất nhập khẩu trên mạng 

Internet đặc biệt là qua Web. Lợi ích to lớn nhất mà thương mại điện tử mang lại là 

thời gian giao dịch rất nhanh với chi phí thấp. Thương mại điện tử được thực hiện 

qua các hình thức kết nối điện tử như  thư điện tử, Fax và điện thoại Internet.  

• Máy tính điện tử và CNTT. 

MTĐT là tập hợp các thông tin được biểu diễn bằng các tín hiệu kỹ thuật và 

các hoạt động lưu trữ, xử lý thông tin bằng các biện pháp xử lý kỹ thuật trên các tín 

hiệu tương ứng. Kết cấu của MTĐT bao gồm 2 phần. Phần cứng bộ lôgic-số học 

thực hiện các phép toán sơ cấp theo trình tự quy định; bộ nhớ để ghi các chương 

trình tính toán và dữ liệu; các thiết bị đưa dữ liệu vào và đưa kết quả ra. Phần mềm 

là một chương trình xử lý thông tin được tập hợp từ các lệnh phần logic của quá 

trình xử lý thông tin được người dùng đưa vào để điều khiển cỗ máy đó thông qua 
các lệnh. Tập hợp các lệnh đó tạo nên một chương trình xử lý thông tin và đó gọi là 

phần mềm của máy tính.  

CNTT là một thuật ngữ dùng để chỉ ngành khoa học và công nghệ liên quan 

đến thông tin và các quá trình xử  lý thông tin. Theo cách nhìn đó, CNTT bao gồm 

các luận cứ khoa học, các phương tiện và giải pháp kỹ thuật để xử lý thông tin. Công 

nghệ này đòi hỏi phải có phương tiện là máy tính và mạng truyền thông; nguyên liệu 

là nội dung thông tin để tổ chức, lưu trữ, xử lý và khai thác. 

1.1.1.2. Những đặc điểm chính 

• CNTT là một công nghệ mũi nhọn:   

Mũi nhọn ở đây có nghĩa là chóp của một kim tự tháp, được xây dựng trên 

thành quả của nhiều khoa học và công nghệ khác. Và dĩ nhiên công nghệ mũi nhọn 

luôn luôn nặng về tri thức, và đó cũng là đặc điểm của CNTT.  

• Một công nghệ được ứng dụng rộng r.i trong mọi lĩnh vực 

Hiện nay CNTT được sử dụng trong mọi lĩnh vực từ khoa học tới kinh tế và 

x� hội. Khởi đầu CNTT được sử dụng chủ yếu trong nghiên cứu khoa học rồi cùng 

với sự lớn mạnh của công nghiệp nó là con át chủ bài cho quá trình tự động hoá 

công nghiệp.  
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• Một công nghệ có nhiều tầng lớp 

Chữ 'tầng lớp' để nói một cách tổng quát nhất về các khâu đoạn sản xuất 

trong CNTT, cả phần cứng lẫn phần mềm, về sự liên hệ giữa chúng với nhau, cũng 

như các chuẩn mực trong sự liên hệ ấy. Nó bao gồm chữ 'tầng' (layers) thường được 

dùng trong phân tích hệ thống, và chữ 'tầng giao thức' (protocol layers) có ý nghĩa 

hẹp và chính xác hơn. Có một điều rất quan trọng là khía cạnh chuẩn trong giao 

diện của những tầng lớp ®� làm cho một nền công nghệ có nhiều tầng lớp và lại trải 

ra khắp hoàn cầu, vẫn luôn luôn tiến bộ được nhịp nhàng. 

• Một công nghệ biến chuyển rất nhanh 

Những quan sát thị trường hàng ngày cho thấy sự biến chuyển thường trực 

của các sản phẩm máy tính (PC) và thiết bị ngoại vi. Những biến chuyển này chạy 
theo kịp đà tiến của công nghiệp điện tử cơ bản theo quy luật Moore, với giá cố định 

thì khả năng của các linh kiện mỗi 18 tháng lại tăng gấp đôi.  

• Một công nghệ mà sở hữu trí tuệ đóng vai trò tối quan trọng trong việc 
phát triển. 

Là một công nghệ mũi nhọn có hàm  lượng tri thức cao nên vấn đề bảo vệ tri 

thức đóng vai trò rất quan trọng trong chính sách phát triển CNTT của các quốc gia.  
Các sản phẩm CNTT đặc biệt là các sản phẩm phần mềm và các dịch vụ gia tăng giá 

trị, được sao chép hết sức đơn giản và nhanh chóng. Chính vì vậy việc bảo hộ sở hữu 

trí tuệ là điều then chốt để phát triển được CNTT 

1.1.2. Vai trò của CNTT  

1.1.2.1. CNTT hình thành nên một nền kinh tế mới và là nền tảng của một 

phương thức sản xuất kinh doanh mới: 

CNTT tạo nên một sự thay đổi cơ bản về phương thức hoạt động kinh doanh 

nói riêng và các hoạt động kinh tế nói chung. Điều này thể hiện ở bốn hóa: từ lao 

động chân tay sang lao động trí óc, từ sản xuất vật chất sang sản xuất phi vật chất, từ 

tính khép kín sang tính toàn cầu và từ sản xuất khối lượng lớn sang sản xuất có giá 

trị cao. 

Bên cạnh đó CNTT cũng làm biến đổi mô hình tổ chức của các công ty, 

doanh nghiệp trở nên nhẹ, mỏng hơn và mang nặng sự quản lý về kiến thức chứ 

không chỉ đơn thuần là quản lý sản xuất hoặc tài chính. Cung cách lao động cũng có 

những thay đổi rõ rệt mà điển hình nhất là khuynh hướng thời gian làm việc và địa 
điểm làm việc linh động. 

Hơn thế nữa, giá trị tăng thêm ngày càng được tạo ra bởi những yếu tố vô 

hình như sáng chế, phát minh, tiếp thị,.. hơn là yếu tố vật chất. Sự cạnh tranh cũng 

không còn mang tính đơn thuần trong địa phương hoặc một quốc gia mà trên toàn 

thế giới. 

1.1.2.2.  CNTT tạo nên một nền tảng văn hóa x. hội mới, nền văn hóa tri thức 
với xu hướng đổi mới không ngừng 
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Với sự phát triển của CNTT ta thấy tồn tại một nền văn hóa tri thức mới với 

tinh thần chịu mạo hiểm sáng tạo tri thức mới, của cải mới. Tri thức trở thành vốn 

quý nhất trong x� hội và là một lợi thế vô cùng to lớn. Quyền sở hữu đối với tri thức 

trở thành quan trọng nhất, hơn cả vốn, đất đai, tài nguyên. 

CNTT cũng giúp cho việc phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong x� hội, nó 

làm thay đổi các tổ chức quản lý chỉ huy tập trung bằng tổ chức quản lý mạng, phi 

tập trung. Trong mô hình đó người lao động được phát huy sức sáng tạo của mình và 

được hưởng mức cao nhất thành quả do mình tạo ra. 

CNTT cũng giúp nâng cao chất lượng học tập, tạo nên một x� hội học tập 

không ngừng nhằm cập nhật thông tin, đáp ứng được với nhu cầu ngày càng cao 

trong x� hội. 

1.1.2.3.  CNTT giúp nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trong tiến trình toàn cầu 

hóa 

CNTT đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng thông qua các giao dịch điện tử, 

tối ưu hóa sự lựa chọn của khách hàng cũng như tối ưu hóa dây chuyền cung ứng vật 

liệu cho các doanh nghiệp mọi ngành nghề. Nó giúp cho nhiều ngành nghề công 

nghiệp hội tụ vào nhau không những tạo nên những ngành nghề mới mà còn thay 

đổi cách thức tổ chức, hoạt động của cả một nền kinh tế. Hơn thế CNTT tác động 

mạnh mẽ tới quá trình toàn cầu hoá thông qua hệ thống mạng mở. Nó làm cho thế 

giới có thể hợp nhất thành một thể thống nhất nhưng vẫn thúc đẩy sự dân chủ hoá 

một cách tối đa trong từng quốc gia riêng lẻ.  

1.2. Đặc điểm phát triển CNTT thông qua các kinh nghiệm quốc 
tế 

1.2.1. Tình hình phát triển CNTT thế giới:  

- Công nghệ chip điện tử phát triển mạnh và kỹ thuật số hoá ngày càng được áp 

dụng phổ biến. 

- Công nghệ phần mềm phát triển nhanh, ứng dụng rộng r�i trong nhiều lĩnh vực 

tạo nên nhiều chính phủ điện tử, công ty điện tử trên toàn cầu. 

-  Công nghệ Internet /Web được phổ biến nhanh chóng, dịch vụ thư điện tử ®� có 

mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới nhờ những tiến bộ vượt bực trong hai 

lĩnh vực công nghệ băng rộng và viễn thông di động vô tuyến của Công nghệ 

viễn thông. 

- Thương mại điện tử đang dần dần chiếm lĩnh các lĩnh vực kinh doanh truyền 

thống, tạo nên lợi nhuận to lớn không ngờ đối với cả người tiêu dùng và nhà sản 

xuất. 

1.2.2. Một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển CNTT. 

1.2.2.1. Vai trò quan trọng của Chính phủ: 

- Chính phủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo môi trường thuế ưu đ�i, môi 

trường pháp lý rõ ràng và nhất quán, môi trường công nghệ,.. để khơi dậy và phát 
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huy sức mạnh của các lực lượng thị trường cũng như có những điều chỉnh kịp 

thời, linh hoạt các sai lệch trong việc ứng dụng và phát triển CNTT. 

- Chính phủ cũng là đối tượng đi đầu trong việc ứng dụng CNTT như tự động hoá 

công tác hành chính, áp dụng các phương pháp quản lý mang hàm lượng thông 

tin cao...  

1.2.2.2. Hình thành đông đảo đội ngũ cán bộ chuyên môn có chất lượng: 

- Tạo kinh nghiệm cho các chuyên gia thông qua làm việc cho những công ty máy 

tính, công ty phần mềm, công ty viễn thông có uy tín trên thế giới.  

- Có chính sách thích hợp nhằm thu hút nhân tài là các ngoại kiều ở bốn phương 

tham gia phát triển công nghệ cao cho nước nhà. 

1.2.2.3. Xây dựng được một cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia đủ mạnh 

Xây dựng  một mạng lưới viễn thông rẻ, hiệu quả nhờ vào việc mở cửa cho 

khu vực kinh tế tư nhân. Đây là tiền để để đảm bảo trao đổi thông tin và gia công 

phần mềm cho các công ty nước ngoài. 

1.2.2.4. Tạo thị trường rộng lớn từ nước ngoài 

Thông qua hợp tác, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu lao động, gia công và dịch 

vụ cho thị trường ở nước ngoài. Kinh nghiệm này được thể hiện rõ nét qua các chính 

sách song song của ấn Độ: xuất khẩu lao động, bản địa hóa phần mềm dành cho thị 

trường nội địa, khuyến khích các công ty lớn lập chi nhánh tại ấn Độ và các công ty 

ấn Độ ký hợp đồng để làm phần mềm cho các công ty lớn để trao đổi lấy thiết bị. 

1.2.2.5. Xây dựng các khu CNpPM tập trung với các chính sách ưu đ.i đặc biệt. 

-  Khu   nhất và nổi tiếng nhất thế giới là Thung lũng Sillicon của Mỹ, nơi đây là 

trung tâm công nghệ cao của thế giới và là nơi sản sinh ra những tỷ phú giàu 

nhất thế giới. Chính phủ Mỹ ®� có các chính sách bảo trợ đặc biệt như thuế thu 

nhập, thuế doanh nghiệp, đầu tư và thu hút chất xám từ nước ngoài. 

- Hầu hết các quốc gia phát triển CNTT đều có những khu CNpPM tập trung và 

nơi đây chính là nòng cốt để tạo ra sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực CNTT 

nói riêng và KHKT nói chung. 

Qua những nghiên cứu trên có thể nhận thấy rằng mỗi quốc gia dù là phát triển 
hay đang phát triển đều có những bước đi riêng của mình trong tiến trình phát triển 

CNTT và ®� thu được những thành công nổi bật làm tiền đề cho sự phát triển kinh 

tế- x� hội của đất nước. Việt Nam là một nước đi sau, có những thuận lợi và khó 

khăn riêng trong tiến trình phát triển CNTT. Vì vậy việc vận dụng những kinh 

nghiệm của các nước đi trước dựa trên những điều kiện kinh tế- x� hội- chính trị 

riêng của mình là điều hết sức cần thiết. Chương 2 sẽ nêu rõ vấn đề này cũng như 

những thành công, những khó khăn và thuận lợi của việc phát triển CNTT Việt Nam. 

Chương 2.  

Thực trạng phát triển Công nghệ thông tin ở Việt Nam 

2.1. Môi trường phát triển CNTT ở  Việt Nam 
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2.1.1. Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội ổn định 

- Sau hơn 10 năm đổi mới đất nước ®� ra khỏi khủng hoảng kinh tế và ®� đạt được 

những thành công vượt  bậc trong các lĩnh vực: kết cấu hạ tầng kinh tế, x� hội, 

cơ cấu kinh tế của nhiều chuyển đổi sang hướng gia tăng hàng công nghiệp và 

dịch vụ, tỷ lệ tăng trưởng GDP luôn ở mức cao so với tình hình kinh tế thế giới. 

- Quan hệ sản xuất ®� có sự đổi mới thúc đầy sự hình thành kinh tế thị trường với 

vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế . 

- Quan hệ kinh tế quốc tế được mở rộng tới hầu hết các nước trên thế giới. Việt 

Nam ngày càng có vai trò tích cực trong nhiều tổ chức kinh tế thế giới. 

- Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ tệt, trình độ dân trí 

tăng. 

- Việc làm tăng, tỷ lệ hộ nghèo, tăng dân số tự nhiên giảm. Tuổi thọ tăng do hệ 

thống y tế, dinh dưỡng cộng đồng ngày càng tăng. 

- Lực lượng vũ trang thực hiện tốt công việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

2.1.2. Thị trường nội địa rộng lớn, giàu tiềm năng. 

- Với hơn 80 triệu dân, CNTT có một thị trường nội địa rộng lớn, giàu tiềm năng 

cho sự phát triển của ngành. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam liên 

tục phát triển, sức mua của người dân gia tăng, thị trường CNTT có rất nhiều cơ 

hội để phát triển sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng. 

- Tiềm năng con người là một trong những thế mạnh lớn của Việt Nam. Thực tế 

chứng minh là người Việt Nam hoàn toàn có khả năng nắm bắt và làm chủ nhanh 

các tri thức mới và công nghệ hiện đại 

2.1.3. Chính sách và phương hướng đúng đắn của Đảng và nhà nước. 

- Nhà nước Việt Nam ®� có sự quan tâm, chú trọng đặc biệt tới sự phát triển của 

CNTT trong tiến trình CNH- HĐH đất nước 

- Hàng loạt các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Bộ chính trị ®� nêu cao tinh 

thần “ chú trọng đầu tư vào cao nghiệp công nghệ cao, nhất là CNTT, viễn thông, 

điện tử” 

- Chính sách thuế, luật đầu tư nước ngoài và luật doanh nghiệp ®� góp phần gia 
tăng số lượng các công ty cũng như tạo một thị trường mở cho sự phát triển của 

CNTT. 

2.1.4. Cơ sở hạ tầng ban đầu trong lĩnh vực viễn thông của Việt Nam tiên tiến, 

hiện đại  

2.1.4.1. Hạ tầng CNTT trong nước:  

- Việt Nam ®� đạt được những thành tựu đáng kể trong truyền thông và Internet 

với mức độ phát triển hạ tầng viễn thông nhanh nhất trong các nước đang phát 

triển và thị trường viễn thông phát triển nhanh nhất trong các nước Đông Nam ¸. 
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- Sự độc quyền trên thị trường Viễn thông Việt Nam đang dần dần xóa bỏ đem lại 

cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế. 

2.1.4.2. Về hành lang pháp lý 

- Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và nhà nước về phát triển 

CNTT ®� ra đời , một loạt các văn bản có tính định hướng chính sách cũng như 

hành lang pháp lý có tính hỗ trợ việc đẩy mạnh sự phát triển của CNTT cũng ®� 

được ban hành. 

- Hệ thống các văn bản nhà nước hiện đang điều chỉnh việc quản lý các hoạt động 

liên quan đến lĩnh vực viễn thông và Internet cũng được cập nhật và thay đổi 

thường xuyên cho phù hợp với sự phát  triển của CNTT thế giới. 

- Quản lý nhà nước về CNTT ®� có đầu mối quản lý rõ ràng bằng việc thành lập 
Bộ Bưu chính viễn thông tháng 11 năm 2002. 

2.1.4.3. Về hợp tác quốc tế 

- Đến nay Việt Nam ®� kết thúc thời kỳ đóng cửa thị trường viễn thông, và đang 

ngày càng tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tìm được sự hỗ trợ của Ngân 

hàng thế giới và các đại diện quốc tế khác trong việc phát triển hạ tầng viễn 

thông 

- Việt Nam ®� có 06 trạm mặt đất của hệ thống vệ tinh Intelsat và Intersputnik, 03 

tuyến cáp quang Biển quốc tế (TVH), nối hệ thống viễn thông của Việt Nam đi 

đến hầu hết các nước trên thế giới. 

2.2. Thực trạng CNTT Việt Nam  

2.2.1. Vị trí của Việt Nam trên bản đồ CNTT thế giới. 

Vị trí của một quốc gia trên bản đồ thế giới được đánh giá thông qua các chỉ 

số: chỉ số x� hội thông tin, chỉ số vi phạm bản quyền, chỉ số sẵn sàng kết nối và chỉ 
số sẵn sàng cho nền kinh tế điện tử. Thông qua bảng xếp hạng các chỉ số của các tổ 

chức thế giới có thể nhận thấy là trên bản đồ CNTT thế giới, thứ hạng của Việt Nam 

ở vị trí không phấn khởi thậm chí là bất lợi. Nhưng một điều an ủi là dù sao chúng ta 

cũng có tên trên bản đồ CNTT thế giới, trong khi nhiều quốc gia khác thậm chí còn 

chưa có tên trong một số các danh sách này. 

2.2.2. Tình hình sản xuất và cung ứng 

2.2.2.1 Tình hình xuất nhập khẩu máy tính và linh kiện máy tính 

• Tình hình nhập khẩu: 

- Thị trường máy tính là mảng sôi động nhất trên TTCNTT Việt Nam, tuy vậy máy 
tính nhập khẩu có mức tăng trưởng thấp do số lượng máy tính lắp ráp trong nước 

tăng cao.  

- Máy tính được nhập khẩu chủ yếu qua 2 con đường: Từ các nước Đông Nam á và 

từ các h�ng danh tiếng trên thế giới. Loại máy của các h�ng lớn chủ yếu phục vụ 

các chương trình dự án lớn của chính phủ, các cơ quan nhà nước hoặc các tổ 

chức, công ty 100%  vốn nước ngoài. 
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- Tình hình nhập lậu vẫn còn lớn, điều này được thể hiện qua sự không tương xứng 

giữa các linh kiện thiết bị nhập về. 

- Linh kiện máy tính được tăng cường nhập khẩu do máy tính lắp ráp trong nước 

đang chiếm được thị phần lớn trên thị trường. 

- Singapore vẫn là quốc gia cung cấp nhiều sản phẩm CNTT nhất cho Việt 

Nam.Hiện nay, Trung Quốc cũng ®� vươn lên được vị trí thứ 5 trong 10 quốc gia 

cung cấp sản phẩm CNTT cho Việt Nam. Đây thực sự là một đối thủ mạnh đối 

với bất kỳ một quốc gia nào. 

• Tình hình nhập khẩu linh kiện máy tính: 

- Hiện nay thị phần xuất khẩu linh kiện máy tính lớn nhất vẫn là của công ty 

Fijitsu của Nhật Bản. Từ năm 1996 đến năm 2000, kim ngạch xuất khẩu tăng rất 
nhanh, nhưng đến năm 2000-2001 có giảm xuống do ảnh hưởng của cuộc khủng 

hoảng dot.com trên thế giới và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các công 

ty khác. Tuy vậy đến năm 2002, tình hình xuất khẩu ®� khả quan hơn. 

- Thị trường xuất khẩu của sản phẩm linh kiện máy tính ®� tăng từ 12 nước lên 32 

nước. Tuy nhiên vẫn có sự mất cân đối lớn trong cơ cấu thị trường bởi gần 97% 

linh kiện máy tính được xuất khẩu sang Philippin và Thái Lan - hai địa chỉ xuất 

khẩu của công ty Fijitsu. 

2.2.2.2. Tình hình sản xuất phần cứng và thiết bị 

Mặc dù không nhận được nhiều sự ưu đ�i như lĩnh vực phần mềm nhưng công 
nghiệp phần cứng Việt Nam ®� có sự phát triển tốt trong những năm vừa qua.  

- Số máy tính lắp ráp trong nước hiện nay ®� chiếm đến 80% thị phần trong nước 

và ®� đáp ứng được nhu cầu của đa số người tiêu dùng bởi mức giá thấp và chất 

lượng đảm bảo. 

- Năm 2001 các công ty tin học trong nước ®� lắp ráp được máy tính xách tay và 

nhiều thương hiệu máy tính Việt Nam ®� liên tiếp lọt vào danh sách sản phẩm 

CNTT được ưa chuộng nhất trong năm 2001, 2002, 2003. 

- Tuy vậy do mức thuế suất doanh thu đối với sản xuất và lắp ráp máy vi tính chưa 

hợp lý nên rất nhiều cơ sở sản xuất hoạt động không công khai, lắp ráp loại máy 

“no name” với chất lượng thấp, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. 

- Một số doanh nghiệp trong nước cũng đầu tư sản xuất các thiết bị CNTT như 

Hanel, Vietronic, góp phần giảm giá thành cho những chiếc máy tính mang 

thương hiệu Việt Nam. 

2.2.2.3. Tình hình sản xuất phần mềm 

- Ngành CNpPM Việt Nam cũng phải chịu những tác động không nhỏ do cuộc 

khủng hoảng dot.com trên thế giới. Một số nhà đầu tư nước ngoài lớn trong lĩnh 

vực CNTT ®� phải đóng cửa hoặc thu hẹp sản xuất tại Việt Nam 

- Tuy vậy đến năm 2003 phần mềm trong nước cũng ®� có bước phát triển mới 

nhờ những chính sách ưu đ�i của nhà nước. Các công ty phần mềm tăng nhanh 
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cả về chất lượng và số lượng. Hàng loạt các khu CNpPM được đưa vào hoạt động 

tạo cơ sở hạ tầng vững ch�i cho các doanh nghiệp phần mềm. Tuy nhiên nhiều 

nơi vẫn còn xây dựng khu CNpPM theo phong trào, thiếu sự tính toán thực tế. 

- Thị trường sức mua yếu do tình trạng vi phạm bản quyền ®� làm doanh số và 

năng suất của lao động phần mềm thấp, thậm chí còn thua cả ngành lao  động 

phổ thông như Công ty may Việt Tiến. 

- Phần mềm sử dụng trong nước chủ yếu là từ nguồn nhập khẩu, phần mềm do 

Việt Nam sản xuất chỉ chiếm 2-3% thị phần, giá trị xuất khẩu cũng không cao.  

2.2.3. Tình hình ứng dụng và tiêu thụ 

2.2.3.1. Tình hình ứng dụng và tiêu thụ máy tính 

- Máy tính ®� được nhiều đối tượng sử dụng hơn, không chỉ các cơ quan, doanh 

nghiệp nhà nước mà cả các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hộ gia đình. 

Tỷ lệ máy tính trên 100 dân của Việt Nam hiện nay là 0,98 máy/100 dân và cơ 

quan nhà nước vẫn đang chiếm tỷ lệ máy tính lớn nhất so với các thành phần 

kinh tế khác. 

- Việc sử dụng máy tính chỉ tập trung nhiều ở thành phố, các ngành sử dụng nhiều 

đến máy tính là: ngân hàng, tài chính, hải quan, dầu khí, giáo dục. 

- Máy tính lắp ráp được sử dụng chủ yếu trong các cơ quan hành chính, doanh 

nghiệp, các cơ quan giáo dục và hộ gia đình. Máy tính nhập khẩu nguyên chiếc 

không được sử dụng rộng r�i, chỉ ở một số ít ngành như tài chính, hàng không, 
các dự án lớn, liên doanh nước ngoài. 

2.2.3.2. Tình hình ứng dụng và tiêu thụ phần mềm  

- Nhu cầu thị trường phần mềm trong nước rất lớn với 70.000 doanh nghiệp, hàng 

ngàn cơ quan bộ, ngành trung ương, địa phương, đơn vị nước ngoài với nhu cầu 

hàng trăm triệu một năm. Chương trình phát triển Chính phủ điện tử và hàng loạt 

các dự án khác cũng có giá trị hàng trăm triệu USD. 

- Doanh số của thị trường phần mềm năm 2002 đạt 75 triệu USD, chỉ chiếm 

khoảng 0.015 thị trường quốc tế. Đa số sản phẩm phần mềm tập trung vào các 

lĩnh vực quản lý phục vụ doanh nghiệp mang tính đơn lẻ, số lượng tiêu thụ ít. 

Còn những sản phẩm ứng dụng rộng r�i , có thể sản xuất hàng loạt lại bị nạn vi 

phạm bản quyền  kìm h�m. 

- Thị trường phần mềm nhỏ bé chỉ chiếm khoảng 5% doanh số trên thị trường 

CNTT. 

2.2.2.3. Internet và Thương mại điện tử tại Việt Nam 

-  Khái niệm thương mại điện tử ®� đến được với nhiều tầng lớp nhân dân và thu 

hút được nhiều loại hình kinh doanh. Những ứng dụng trong hệ thống ngân hàng, 

những siêu thị điện tử, những giao thương qua mạng đang mở ra những cơ hội 

kinh doanh mới với thị trường trong và ngoài nước. 



 12

- Số thuê bao Internet và tỷ lệ dân số sử dụng Internet tăng cao qua các năm. Đến 

nay ®� có gần 2,5 triệu người sử dụng với tỷ số dân sử dụng Internet là 3,05%. 

2.2.2.4. Tình hình ứng dụng tổng thể CNTT trong các ngành tại Việt Nam  

- Việc triển khai ứng dụng CNTT trong hệ thống các cơ quan Đảng và nhà nước ®� 

đi vào giai đoạn đầu. Mạng máy tính cục bộ  ®� được xây dựng tại hầu hết các cơ 

quan từ Trung ương tới các Tỉnh, thành uỷ. 

- Các lĩnh vực như Ngân hàng, Bưu chính viễn thông, báo chí, đào tạo, y tế ®� ứng 

dụng rất hiệu quả những thành quả của CNTT như đào tạo trực tuyến, thanh toán 

qua mạng, trang báo điện tử, kết hợp Internet với điện thoại di động, ứng dụng 

trong khám sức khỏe, chuẩn đoán bệnh.... 

- CNTT được ứng dụng chủ yếu trong các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và các 
công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy vậy đến nay các doanh nghiệp nhỏ, các 

gia đình và cá nhân cũng đang từng bước thụ hưởng những thành tựu lớn lao 

trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý, sản xuất kinh doanh và trong đào tạo. 

2.2.4. Tình hình nghiên cứu, triển khai và phát triển nguồn nhân lực cho CNTT 

2.2.4.1. Tình hình nghiên cứu, triển khai 

Nhiều trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin của các Bộ, 

Ngành, Công ty ®� được thành lập tạo điều kiện cho ra đời những sản phẩm mới và 

triển khai ứng dụng CNTT trên một diện rộng. 

2.2.4.2 Tình hình phát triển nguồn nhân lực cho CNTT 

- CNTT là ngành được đào tạo ở nhiều trường nhất và càng ngày đào tạo càng 

nhiều. Hiện nay ®� có trên 20 khoa Công nghệ thông tin trong các trường đại học 

với hơn 20.000 kỹ sư ®� ra truờng. 

- Các trung tâm đào tạo phi chính quy hoạt động gắn chặt với nhu cầu của thị 

trường nhân lực CNTT, nhiều trung tâm liên kết với các tổ chức đào tạo quốc tế 

nên văn bằng rất có uy tín trên thị trường nhân lực trong và ngoài nước. 

- Tuy vậy đến nay thị trường nhân lực cho CNTT vẫn được đánh giá là thừa về số 

lượng nhưng thiếu về chất lượng. Chính vì vậy, theo thống kê mới của Bộ giáo 

dục và Đào tạo thì sinh viên ngành CNTT có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất với 
12,38%. 

2.3. Những đánh giá chung về tình hình phát triển CNTT ở VN 

2.3.1. Những thành tựu cơ bản. 

- Bước đầu xây dựng được một ngành CNTT kết hợp giữa công nghệ phần cứng, 

công nghệ phần mềm và dịch vụ CNTT. 

- Tạo được cơ sở ban đầu về hạ tầng kỹ thuật về CNTT, đặc biệt là việc phát triển 

mạng Internet, các mạng Intranet, các mạng diện rộng của các cơ quan quản lý 

Nhà nước và chuyên ngành, các mạng dùng riêng. 
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- Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc ứng dụng CNTTT trong quản lý 

Nhà nước và trong các lĩnh vực kinh tế. 

- §� tạo được nguồn nhân lực CNTT cho đất nước với phong cách làm việc mới, 

năng động, chủ động hơn, coi tri thức là chìa khoá để mở cánh cửa thành công. 

Nguyên nhân của những thành công đó: 

-  Chỉ thị 58 là một cơ sở pháp lý mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và 

phát triển CNTT trong nước.  

-  Tốc độ phát triển nhanh và những thành tựu trong việc ứng dụng CNTT của thế 

giới ®� tạo ra sức ép đòi hỏi các ngành kinh tế phải ứng dụng CNTT với trình độ 

tương đương đặc biệt là trong các ngành như Hàng không, Ngân hàng... 

- Đầu tư của Nhà nước thể hiện qua các chính sách về cấp phát ngân sách cho ứng 

dụng CNTT, đào tạo nhân lực cho ứng dụng CNTT tăng nhanh. Bên cạnh đó một 

số Ngành, địa phương cũng ®� có  sự nỗ lực cao trong việc ứng dụng CNTT 

trong quản lý và phát triển kinh tế. 

- Lực lượng làm CNTT chuyên nghiệp của các Công ty ®� khá trưởng thành, cung 

cấp nhiều giải pháp tốt cho ứng dụng CNTT. 

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và vấn đề đặt ra 

- Kết cấu hạ tầng CNTT xây dựng được trong thời gian qua chưa đủ mạnh để đáp 

ứng các nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn mới, không đủ để 

tạo ra các khả năng làm cho doanh nghiệp của các ngành nâng cao năng lực cạnh 
tranh, thâm nhập thị trường quốc tế.  

- Đầu tư của Chương trình cho một số khoa CNTT chỉ mới đáp ứng đảm bảo được 

số lượng chuyên viên CNTT mà chưa đáp ứng được chất lượng.  

- Những hoạt động nghiên cứu và phát triển chưa được tổ chức và triển khai đúng 

mức. Luật giáo dục cũng còn nhiều bất cập, hạn chế quá trình hội nhập quốc tế 

để phát triển. 

- Tin học hóa quản lý Nhà nước tuy ®� được triển khai, nhưng mới chỉ là bước 

đầu, chưa đáp ứng các yêu cầu cấp bách của cải cách hành chính.  

- Những thành quả trong xây dựng CNpCNTT còn rất hạn chế. CNpPM ®� ít nhiều 
rõ đường đi, trong khi đó CNpPC còn lúng túng và chưa có chiến lược rõ ràng. 

Vấn đề vi phạm bản quyền đang là một thách thức lớn.  

Nguyên nhân  

- Nổi bật nhất là thiếu sự chỉ đạo về ứng dụng CNTT. Các nơi tự làm theo nhận 

thức và năng lực của mìn mà không có cơ quan nào hoạch định và kiểm soát 

chung. Vì vậy không có một cái nhìn toàn cục, hệ thống.  

- Nhiều dự án ứng dụng CNTT thậm chí cỡ lớn cũng thường rơi vào tình trạng 

không có lực lượng triển khai đủ trình độ, đủ trách nhiệm và quyền hạn.  
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- Thiếu các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật khuyến khích, thúc đẩy tin 

học hoá. Nhiều văn bản hiện hành có những nội dung chồng chéo, thiếu nhất 

quán, mâu thuẫn nhau. 

- Hệ thống tổ chức quản lý CNTT nói chung và quản lý ứng dụng CNTT nói riêng 

ở Trung ương cũng như Bộ, Ngành, địa phương còn chưa rõ nét. Thiếu cơ chế và 

sự phối hợp có hiệu quả giữa các bộ, ngành, cơ quan, chương trình có liên quan. 

- Sự yếu kém nói chung của hệ thống giáo dục các cấp ở nước ta 

Có thể nói Việt Nam ®� xác định ưu tiên đặc biệt cho phát triển CNTT, coi 

CNTT là một ngành kinh tế mũi nhọn thì việc xây dựng những chiến lược và giải 

pháp cụ thể để phát triển CNTT là điều hết sức cần thiết. Những thành công và thất 

bại trong thời gian vừa qua ®� minh chứng được một điều là sự nhiệt tình và lòng 

quyết tâm không đủ sức mạnh để thay đổi một nền kinh tế vẫn còn đang có nhiều 

khiếm khuyết. Vì vậy một  kế hoạch đúng đắn, chiến lược cụ thể và giải pháp hiệu 

quả sẽ là bước đệm vững chắc cho sự thành công trong phát triển CNTT, ngành công 

nghiệp vốn được coi là chìa khoá của nền kinh tế tri thức trong tương lai. 

Chương 3. Những quan điểm định hướng và một số giải pháp 
chiến lược cho phát triển CNTT Việt Nam 

3.1. Những khó khăn, thuận lợi cho CNTT Việt Nam trong 
thời gian tới và quan điểm định hướng cho Việt Nam 

3.1.1. Những thuận lợi và khó khăn cho CNTT Việt Nam trong thời gian tới. 

3.1.1.1.Những thuận lợi: 

- CNTT VN  với ưu thế là người đi sau, cơ sở vật chất còn nghèo nên có thể đi tắt 

hướng thẳng vào công nghệ hiện đại cũng như có nhiều khả năng lựa chọn các 

hướng đầu tư mới mà không bị lệ thuộc nhiều vào cơ sở đang tồn tại. 

- Nền kinh tế thị trường với xu hưởng mở của, hội nhập và những quan tâm thích 
đáng của chính phủ nhằm phát triển CNTT là điều kiện thuận lợi để CNTT Việt 

Nam tham gia vào quá trình sản xuất và kinh doanh quốc tế. 

- Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, mức thu nhập người dân không 

ngừng được cải thiện và nâng cao là thị trường tiềm năng lớn tiêu thụ các sản 

phẩm CNTT  

- Nền tảng của sự phát triển trong giai đoạn mới cũng có những thay đổi tích cực 

như hình thành cơ chế phân bố qua thị trường lao động, mức sống x� hội tăng, cơ 

hội phát triển cho con người rộng r�i hơn, hình thành lối sống mới mang tính 

cộng đồng, quá trình đô thị hóa được đẩy mạnh theo xu hướng hiện đại. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế x� hội có bước cải thiện, năng lực 

trình độ sẽ ngày càng tăng cao. Nền kinh tế đang dần dần thích nghi với thị 

trường thế giới 
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- Bộ máy của Đảng, nhà nước sẽ ngày càng đựợc củng cố, tăng cường, nâng cao 

năng lực mới trong quản lý, điều hành nền kinh tế 

- Quan hệ giữa Việt Nam và thế giới ngày càng đựoc mở rộng, tạo điều kiện cho 

việc thực hiện các chiến lược xuất khẩu, du lịch, thu hút vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài. 

3.1.1.2. Những khó khăn: 

- CNTT VN phát triển trong thị trường mở với xu hướng khu vực hoá, toàn cầu 

hoá, các chính sách bảo hộ thị trường nội địa của nhà nước chỉ có tác dụng từ 

nay tới năm 2005. 

- Xuất phát điểm của CNTT của Việt Nam trong điều kiện CNTT thế giới ®� phát 

triển ở trình độ cao và đặc tính thay đổi nhanh của CNTT khiến sự gia nhập thị 
trường thế giới và bảo vệ thị trường nội địa trở nên hết sức khó khăn. 

- Sức ú trong môi trường x� hội và sản xuất của Việt Nam là một cản trở lớn cho 

sự phát triển của CNTT, một ngành luôn phải đổi mới, năng động. Bên cạnh đó 

môi trường đầu tư của Việt Nam chưa đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế. 

3.1.2. Những quan điểm định hướng cho Việt Nam 

- CNTT là ngành cơ sở hạ tầng hết sức quan trọng, là ngành kinh tế mũi nhọn, 

phát triển bền vững và lâu dài. 

- Nhà nước  đóng vai trò là nhà đầu tư chính cho CNTT và bắt đầu thực hiện ngay 

bằng những giải pháp có tính chất đột phá, quyết đoán, không bỏ lỡ thời cơ, đi 
tắt đón đầu cho hiện đại hoá  

- Coi trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT đồng thời phải đảm bảo thị 

trường cho nguồn nhân lực này 

- Hướng mạnh vào thị trường nội địa, thay thế nhập khẩu, huy động và hỗ trợ tối 

đa các thành phần kinh tế tham gia vào phát triển CNTT . 

- Tăng nhanh xuất khẩu, coi trọng đầu tư và hợp tác quốc tế 

3.2. Một số giải pháp chiến lược cho phát triển CNTT Việt Nam 

3.2.1. Giải pháp phát triển sản phẩm CNTT Việt Nam 

Về nguyên tắc, chính sách sản phẩm nằm trong phạm vi hoạt động của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên do bản chất nền kinh tế thị trường theo định hướng x� hội chủ 

nghĩa và ảnh hưởng của chiến lược phát triển sản phẩm CNTT hiện nay đến quy mô 

và cơ cấu đầu tư của nhà nước cho CNTT nên cần phải xác định chính sách phát 

triển sản phẩm CNTT đúng đắn. 

• Về phía Chính phủ:  

- Có chính sách khuyến khích các nhà sản xuất theo hợp đồng thương mại, thực 

hiện các hoạt động đầu tư cung cấp dịch vụ chế tạo cao cấp cho các sản phẩm 

thiết kế trong nước từ các nhà sản xuất thiết bị chính gốc: 
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- Xúc tiến các nỗ lực nhằm liên kết ngành CNTT Việt Nam với các phòng mua 

sắm quốc tế nhằm cung cấp linh kiện cạnh tranh về giá, về chất lượng và tiếp thị 

các sản phẩm, thành phẩm và bán thành phẩm sản xuất trong nước; 

- Có các chính sách hỗ trợ xuất khẩu khi các sản phẩm thương hiệu Việt Nam 

được xuất khẩu. 

• Về phía doanh nghiệp sản xuất,: 

- Cần có chiến lược phát triển sản phẩm cụ thể, phối hợp với các tổ chức nghiên 

cứu kỹ thuật, công nghệ, đầu tư thích đáng cho hoạt động này 

- Tổ chức nghiên cứu nhu cầu của dân cư, các nhà sản xuất trong nước (kể cả nhu 

cầu thị trường ngoài nước) để hình thành ý đồ thiết kế sản phẩm mới, cải tiến 

chất lượng sản phẩm. 

Bên cạnh đó nhà nước đóng vai trò tất quan trọng trong việc nghiên cứu và triển 

khai sản phẩm bởi vì cứ theo điều kiện hiện nay và theo kinh nghiệm nhiều nước 

khác, có lẽ nếu nhà nước không làm những đề án phát triển khó và lâu dài, thì sẽ 

không ai làm cả. 

3.2.2. Giải pháp phát triển thị trường. 

- Tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam phù hợp với trình độ phát 

triển của nhu cầu thị trường và có sức cạnh tranh (về chất lượng, giá cả) 

- Có các chính sách tiếp cận thị trường và chính sách hỗ trợ, xúc tiến phát triển thị 

trường cho các sản phẩm CNTT một cách đúng đắn 

Bên cạnh đó việc nâng cao nhận thức về CNTT trong toàn x� hội, đặc biệt là đối 

với các cán bộ l�nh đạo các cấp và doanh nghiệp là hết sức quan trọng để phát triển 

thị trường CNTT bởi đây là những đối tượng chính tiêu tụ sản phẩm CNTT. Các biện 

pháp thực thi như sau: 

- Phát huy các hình thức thông tin và phổ biến kiến thức về CNTT và x� hội thông 

tin thông qua truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác.  

- Tổ chức các kênh thông tin với những thông tin chọn lọc về xu hướng phát triển, 

ảnh hưởng, tầm quan trọng và khả năng ứng dụng CNTT hỗ trợ các lĩnh vực và 

hoạt động  khác nhau, chiến lược và chính sách CNTT của các nước cho l�nh đạo 
các cấp và doanh nghiệp.  

- Tạo điều kiện để các cán bộ l�nh đạo và quản lý Nhà nước và l�nh đạo các doanh 

nghiệp có thể tiếp cận thông tin bên ngoài và  tham gia các hoạt động CNTT 

trong khu vực và quốc tế.   

- Xây dựng và triển khai việc đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao nhận thức về 

CNTT cho l�nh đạo các cấp và l�nh đạo các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế. 

Hơn thế nữa, chính phủ và các doanh nghiệp cũng cần có Các giải pháp cụ 

thể để phát triển thị trưồng tiêu thụ cho các sản phẩm CNTT Việt Nam. Các giải 

pháp cần được thực hiện là: 
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• Đối với chính phủ, bên cạnh việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cũng 

cần thực thi các chính sách và giải phảp nhằm hỗ trợ phát triển thị trường sản 

phẩm cho các doanh nghiệp như: 

- Các chính sách tối đa hoá việc mua sắm các sản phẩm CNTT trong nước thông 

qua các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước lớn. 

- Xây dựng một chương trình xúc tiến xuất khẩu sản phẩm CNTTT bao gồm tăng 

cường cơ hội tiếp cận thị trường ngoài nước cho các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế, cải thiện điều kiện tài trợ xuất khẩu... 

- Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, xoá bỏ những điểm buôn lậu hàng CNTT 

qua các cửa khẩu biên giới đất liền và đường biển. Tăng cường kiểm tra thị 

trưồng để phát hiện ra các trường hợp hàng không có nguồn gốc xuất xứ. 

- Thực hiện nghiêm túc Luật quyền sở hữu công nghệ .  

• Đối với các doanh nghiệp, cần xác định rõ phát triển thị trường tiêu thụ sản 

phẩm là mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp, được thực hiện trên cơ 

sở năng lực Marketing của doanh  nghiệp.  Giải pháp đưa ra ở đây là các doanh 

nghiệp cần phải tổ chức lại hoạt động của mình theo mô hình hướng đến thị 

trường chứ không phải tập trung vào mục tiêu sản xuất như trước đây. Mô hình 

này đề cao nhiệm vụ của phòng Marketing và địa vị cũng như năng lực của người 

phụ trách nó. 

3.2.3. Giải pháp phát triển sản xuất 

• Đối với thị trường trong nước: 

- Tập trung vào các sản phẩm phục vụ khu vực quản lý nhà nước bởi chính phủ là 

khách hàng lớn nhất của ngành  CNTT. 

- Triển khai Các giải quyết các bài toán ứng dụng đặc thù tại Việt Nam, đặc biệt là 

đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Đẩy mạnh việc sản xuất và lắp ráp máy tính, phần mềm thương hiệu Việt Nam 

giá rẻ phục vụ thị trường trong nước. 

• Đối với thị trường nước ngoài: 

- Nắm bắt nhanh nhu cầu của thị trường nước ngoài cũng như xu hướng phát triển 
CNTT. 

- Tập trung lực chọn sản phẩm ưu tiên để phát triển, đặc biệt coi trọng các sản 

phẩm phần mềm và dịch vụ gia tăng giá trị trên mạng Internet. 

Bên cạnh đó nhà nước cũng cần có Các giải pháp nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, giảm 

chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp CNTT, Các giải pháp đó là: 

- Tạo lập và duy trì cơ sở dữ liệu về CNTT thông tin trong nước và trên thế giới 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao công tác đảm bảo chất lượng và các hoạt động 

liên quan đến tiêu chuẩn ISO-9000. 
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- Duy trì các tiêu chuẩn đối với CNTT và thực hiện việc chuẩn hoá các sản phẩm 

CNTT, đặc biệt là về linh kiện máy tính để đạt được sự công nhận lẫn nhau về 

tiêu chuẩn và chất lượng giữa các nước trong khối ASEAN. 

- Nâng cấp và duy trì hạ tầng viễn thông mạnh và thông suốt trên cơ sở hoạt động 

cao của mạng máy tính. 

- Chọn lọc một vài khu công nghiệp đang có, dành những ưu đ�i đặc biệt để phát 

triển các khu công nghiệp này. Tránh sự đầu tư tràn lan, thiếu định hướng. 

3.2.4. Các giải pháp về đầu tư và thu hút đầu tư: 

Với những kinh nghiệm của các nước đi trước như ấn Độ, Hàn Quốc, 

Malaysia, Đài loan, .. những nước ®� dựa vào đầu tư nước ngoài để phát triển nền 

kinh tế trong nước Việt Nam cần có những biện pháp thích hợp để khuyến khích và 
thu hút đầu tư. 

Đối với đầu tư nước ngoài 

- Tạo ra những ưu đ�i tập trung cho các ngành sản xuất các sản phẩm CNTT, xem 

đây như một khu vực tăng trưởng quan trọng, trên cơ sở kết hợp hạn ngạch và 

thuế nhập khẩu tạm thời đối với các sản phẩm nguyên chiếc với các biện pháp 

khuyến khích tích cực dành cho việc đầu tư vào các phương tiện sản xuất. 

- Xây dựng chính sách “bảo hộ” giai đoạn trong khoảng thời gian nhất định nhằm 

thu hút các Công ty CNTT hàng đầu thế giới. 

- Xây dựng một số đơn đặt hàng hấp dẫn để thu hút các nhà sản xuất nước ngoài 

thiết lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam. 

- Giảm các sắc thuế đối với các dự án sản xuất linh kiện, cụm linh kiện CNTT. 

- Tạo ra sự hài hoà giữa thu nhập từ thuế và hạn ngạch xuất nhập khẩu các sản 

phẩm CNTT với tác động của nó đến sự tăng trưởng của công nghiệp CNTT và 

sức cạnh tranh của nó trong tương lai. 

Đối với đầu tư trong nước: 

Đầu tư trong nước vào CNTT của cả khu vực nhà nước và tư nhân vẫn còn rất thấp 

mặc dù Nhà nước ®� có những chính sách khuyến khích cụ thể. Chính vì vậy để tăng 

cường đầu tư cho CNTT trong thời gian tới Nhà nước có thể thực thi một số giải 

pháp sau: 

- Ngoài đầu tư trực tiếp của Nhà nước cho CNTT Nhà nước có thể đầu tư gián tiếp 

bằng việc tạo nhu cầu đầu tư dưới hình thức tín dụng cho mua sắm các sản phẩm 

CNTT của các ngành, các lĩnh vực kinh tế x� hội khác,.. 

- Ban hành chính sách thúc đẩy tích tụ và tập trung vốn thông qua các kênh khác 

nhau, nhất là thị trường chứng khoán. 

- Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong ngành CNTT bằng các hình 

thức cổ phần hoá, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước để huy 
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động được vốn nhàn rỗi trong dân, huy động vốn của các thành phần kinh tế, 

khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Cần khẳng định vai trò tích cực và có chính sách phát triển lâu dài đối với kinh tế 

tư bản tư nhân để khuyến khích họ bỏ vốn đầu tư vào phát triển CNTT 

- Bên cạnh đó nhà nước cũng phải cải tiến các quy định về thủ tục hành chính bởi 

đây là một trong những yếu tố làm cho môi trường đầu tư nước ngoài ở Việt 

Nam kém hấp dẫn và gây cản trở, giảm hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh.  

3.2.5. Chính sách chuyển giao công nghệ và tri thức. 

- Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị nhập khẩu 

- Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ cần được thực hiện nghiêm ngặt hơn với hệ thống 

pháp lý có hiệu lực 

- Cho phép các công ty nước ngoài ký kết trên phạm vi rộng hơn các hợp đồng 

dịch vụ chuyên gia với các công ty trong nước, tiến hành  mua bán với các doanh 

nghiệp trong nước nhằm phát triển các loại hình kinh doanh. 

- Dành các biện pháp khuyến khích và đối xử đặc biệt đối với các công ty nước 

ngoài hiện đang tham gia vào đào tạo trình độ cao, chuyển giao công nghệ và 

hoạt động nghiên cứu triển khai ở Việt Nam 

3.2.6. Các giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai 

Nghiên cứu và triển khai là yếu tố cực kỳ quan trọng đảm bảo sự phát triển độc lập 

và vững vàng của CNTT Việt Nam. Hoạt động nghiên cứu và triển khai đòi hỏi sự 

đầu tư về trang thiết bị , về đội ngũ cán bộ có trình độ cao trong nhiều ngành kỹ 

thuật cùng phối hợp với nhau để cùng tạo ra một sản phẩm mới. 

Các biện pháp:  

- Tổ chức tốt việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với điều kiện Việt 

Nam đối với các công nghệ và sản phẩm mới, xây dựng và phát triển “Cơ sở dữ 

liệu về các sản phẩm CNTT nội địa”  

- Tiến hành nghiên cứu các ảnh hưởng kinh tế - x� hội của việc phát triển và ứng  

dụng CNTT làm cơ sở cho việc hoạch định các chiến lược  kinh tế - x� hội trong 
quá trình hướng tới một x� hội thông tin.    

- Khuyến khích thành lập các cơ sở nghiên cứu - triển khai về CNTT trong  các 

doanh nghiệp CNTT thuộc mọi thành phần kinh tế. 

- Tăng cường một số cơ sở nghiên cứu chủ chốt về CNTT tại các viện và trường 

đại học thành lực lượng nòng cốt về nghiên cứu và triển khai.  

Trong khía cạnh này, nhà nước cần đưa ra các chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích 

như: 

- Thành lập quĩ dành cho phát triển công nghệ trên cơ sở tăng tỷ lệ chi ngân sách 

cho khoa học và công nghệ, thực hiện miễn thuế, cung cấp tín dụng và bảp l�nh 
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tín dụng để giúp cho việc ứng dụng công nghệ mới, phát triển các công cụ tài 

chính mới cho đầu tư nghiên cứu triển khai. 

- Nâng cấp các trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại các trường đại học; 

phối hợp các dự án, các chương trình nghiên cứu với các doanh nghiệp công 

nghiệp và các ứng dụng thương mại. 

- Củng cố lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật trong nước, đưa ra những biện pháp khuyến 

khích sự phát triển của các văn phòng tư vấn thiết kế và kỹ thuật tư nhân. 

3.2.7. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

Mặc dù trình độ giáo dục phổ thông của lực lượng lao động nước ta khá cao 

so với các nước khác có mức thu nhập tương tự nhưng lao động thiếu kỹ năng chiếm 

tới 86% tổng nguồn lao động. Vì vậy cần có các chính sách thích hợp:  

- Gấp rút đào tạo đội ngũ chuyên gia CNTT cấp cao (đứng đầu các dự án, đứng 

đầu các doanh nghiệp CNTT...) và  các chuyên gia đầu ngành CNTT. Một mặt 

sớm thành lập mới một số cơ sở chuyên trách đào tạo chất lượng cao các kỹ sư, 

cử nhân và sau đại học về CNTT. Mặt khác gửi đi đào tạo chính qui ở nước ngoài 

hàng năm và nhà nước có chính sách hỗ trợ cho hình thức đào tạo này. Bên cạnh 

đó mỗi  năm ít nhất là khoảng 20% số cán bộ đang làm việc tại các tổ chức cơ 

quan Đảng, Nhà nước ở mọi cấp được  bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về CNTT.  

- X� hội hóa công tác giáo dục đào tạo về CNTT, khuyến khích và có chính sách 

hỗ trợ các tổ chức x� hội, các thành phần kinh tế và cả các cá nhân tham gia đầu 

tư phát triển nguồn nhân lực CNTT. Quan hệ đối tác chặt chẽ giữa nhà nước và 

đào tạo tư nhân được thông qua hệ thống quốc gia về qui định tiêu chuẩn tay 

nghề, kiểm tra và cấp chứng chỉ.  

- Tạo điều kiện và môi trường thu hút người nước ngoài, đặc biệt người Việt Nam 

ở nước ngoài mang tri thức, công nghệ  và tài chính để đầu tư, đóng góp tích cực 

vào quá trình phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt Nam.  

- Tạo lập một quĩ hỗ trợ nghề nghiệp, với nguồn kinh phí ban đầu từ phía Chính 

phủ và các đóng góp từ các doanh nghiệp. Sau này nguồn kinh phí sẽ được sử 

dụng bằng đóng góp của người học nghề. 

- Mở các lớp đào tạo bằng kỹ sư hoặc cử nhân thứ hai chuyên ngành về  CNTT 

cho các cán bộ, kỹ sư hoặc sinh viên tốt nghiệp từ các chuyên ngành khác. Bên 

cạnh đó xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo CNTT thích 
hợp cho sinh viên các  ngành không thuộc CNTT nhằm thúc đẩy việc ứng dụng 

CNTT trong các ngành này. 

- Trong trường đại học, cao đẳng : có kế hoạch để tất cả các trường đều có kết nối 

Internet với đường thuê bao riêng; sinh viên và cán bộ được truy cập Internet 

miễn phí trong khuôn viên nhà trường. Trong các trường trung học phổ thông: 

phổ cập ứng dụng máy tính và Internet. Sau đó từng bước cho các cấp trung học 

cơ sở và tiểu học trên tinh thần CNTT là công cụ hỗ trợ cho đổi mới phương 

pháp và nội dung giảng dạy, phương pháp học tập, đổi mới quản lý giáo dục. 
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- Bổ túc kiến thức CNTT cho tất cả các giáo viên mọi cấp học. Các trường sư 

phạm cần giảng dạy về ứng dụng CNTT cho mọi sinh viên. Chú trọng việc ứng 

dụng CNTT trong giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lí giáo dục. 

3.2.8. Giải pháp về quan hệ và phối hợp hành động 

- Xây dựng đề án phối hợp, kết hợp giữa phát triển công nghiệp phần cứng, 

CNpPMvới các chương trình quốc gia về bưu chính- viễn thông, đổi mới hệ 

thống quản lý, hành chính. Mục tiêu đề ra là kết hợp sự phát triển về ứng dụng 

với việc phát triển sản xuất kinh doanh trong nước.  

- Xây dựng chương trình liên kết kinh tế- quốc phòng- anh ninh nhằm kết hợp 

nghiên cứu, đầu tư sản xuất và thị trường CNTT với thị trường quốc phòng an 

ninh trong nước. 

- Tăng cường quan hệ giữa doanh nghiệp với các hội CNTT Việt Nam, hội tin học 

Việt Nam, hội tự động hoá Việt Nam, hiệp hội phần mềm Việt Nam,...Phát huy 

tiềm năng của các hiệp hội trong tham gia hoạch định chính sách, trao đổi kinh 

nghiệm, thông tin chỉ dẫn, hỗ trợ hợp tác trong và ngoài nước. 

Quản lý nhà nước đối với ngành CNTT. 

Thứ nhất: thực hiện quản lý thống nhất về mặt nhà nước đối với ngành 

CNTT trong toàn quốc bao gồm từ sản xuất linh kiện, thiết bị thông tin liên lạc, thiết 

bị tin học,..  

Thứ hai: cần tiếp tục xây dựng và bổ sung một số chính sách hỗ trợ cho sự 

phát triển ngành. Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan quản lý Nhà nước 

trong việc xây dựng và thực thi các chính sách. Cụ thể cần xây dựng và bổ sung các 

chính sách: 

- Chính sách thuế: cần có chính sách hỗ trợ để phát triển sản phẩm mang 

thương  hiệu Việt Nam 

- Chính sách tài chính, tín dụng: Cần có những chế độ ưu đ�i cho các doanh 

nghiệp vay vốn phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm 

tốt công tác tiếp thị, khuyến mại. 

- Chế độ tiền lương cho cán bộ chuyên môn giỏi thuộc khu vực doanh nghiệp 

nhà nước để hạn chế tình trạng chảy máu chất xám từ khu vực các doanh 

nghiệp nhà nước chuyển sang khu vực đầu tư nước ngoài và tư nhân, để các 

cán bộ giỏi yên tâm làm việc trên vị trí của mình không phải lo chạy thêm 
thu nhập từ nguồn khác. 

- Chính sách đầu tư nước ngoài: tăng cường quản lý nhà nước đối với các 

doanh nghiệp vó cốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là khi các doanh nghiệp này 

®� đi vào sản xuất kinh doanh nhằm buộc họ phải thực hiện các cam kết ®� 

ghi trong giấy phép đầu tư: xuất khẩu, nội địa hoá sản phẩm và đào tạo nhân 

lực. 
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Thứ ba, thực hiện cải cách hành chính trong toàn bộ hệ thống nhằm giảm phiền hà 

cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực sự khuyến khích 

đầu tư trong nước và nước ngoài. 

Thứ tư tiếp tục tổ chức thực hiện hai chương trình Nhà nước sau đây: 

- Chương trình hoá các sản phẩm mang thương  hiệu Việt Nam với các nội dung 

sau: phát triển sản xuất linh kiện, các phần mềm tiếng Việt, phần mềm m� nguồn 

mở, phần mềm phục vụ quản lý trong nước, phát triển công nghiệp phụ trợ; thiết 

kế trang web,.... và sản xuất sản phẩm thương  hiệu Việt Nam. 

- Chương trình xuất khẩu sản phẩm phần mềm, linh kiện máy tính, máy tính nội 

địa hoá: nghiên cứu chính sách cụ thể cho chiến lược xuất khẩu như đầu tư, thuế, 

trợ giá,.. nghiên cứu thị trường và các qui định quốc tế để tìm bạn hàng xuất 
khẩu. 

Việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT so với các ngành kinh tế khác còn 

có các lợi thế riêng rất cần được chú trọng và khai thác như: có thể bắt đầu từ những 

doanh nghiệp nhỏ, vốn ban đầu không cần nhiều, nhưng lại có thể tạo nên những sản 

phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo vệc làm với thu nhập cao, khuyến khích phát huy 

được khả năng sáng tạo của đội ngũ nhân lực có trình độ học vấn cao. 

Kết luận 

Sự ra đời của CNTT ®� đánh một dấu ấn cực kì vĩ đại trong công tác thông tin 

và xử lý thông tin. Là một ngành mới nhưng công nghiệp CNTT phát triển như vũ 

b�o và mở rộng nhanh chóng phạm vi ứng dụng với tính năng ưu trội của mình 

ngành CNTT ®� khẳng định vị trí hàng đầu trong nền kinh tế mới. Hướng tới tương 

lai, hướng tới một nền kinh tế xác định là CNTT làm chủ lực, một nền kinh tế mà 

trên tất cả mọi lĩnh vực đều điều khiển và ứng dụng CNTT.  

ở nước ta những bước đi đầu tiên trong việc phát triển CNTT ®� khẳng định 

được những thành tựu đáng kể, ®� có được những công ty sản xuất phần mềm đáp 

ứng nhu cầu trong nước và bắt đầu xuất khẩu. Mặc dù vậy những khó khăn thách 
thức cũng không nhỏ như mặt bằng CNTT và cách nhìn nhận về CNTT chưa thực sự 

đúng đắn và vận dụng hết chức năng của CNTT trong hoạt động.  

Để có được một nền công nghiệp CNTT phát triển, VN cần phải áp dụng 

đồng bộ một hệ thống Các giải pháp tích cực như: giải pháp về thị trường, về sản 

phẩm, về sản xuất, về đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới hệ thống quản lý nhà 

nước.. Nhưng xuyên xuốt hệ thống Các giải pháp đó là sự kết hợp cùng hành động 

giữa nhà nước và khu vực tư nhân. Mặc dù Nhà nước là người chủ đầu tư chính trong 

hạ tầng cơ sở cho CNTT nhưng người phát triển thị trường CNTT lại chính là các 

doanh nghiệp. Chính vì vậy việc tạo ra một môi trường kinh doanh thông thoáng với 

sự hỗ trợ của hệ thống luật pháp nhà nước và những ưu đ�i trong đầu tư, tài chính, 

tín dụng,.. là điềukiện hết sức cần thiết cho sự phát triển CNTT Việt Nam trong giai 

đoạn tới. 

Với những kinh nghiệm quốc tế và những sáng tạo riêng trong  việc phát triển 

ngành công nghiệp CNTT của Việt Nam, hyvọng trong thời gian sắp tới CNTT sẽ 
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trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, góp phần vào sự phát triển kinh tế, 

chính trị x� hội Việt Nam. 


